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Dự báo Thống kê về kinh tế Việt Nam và thế giới 

heo dự báo của nhóm chuyên gia 

của Tạp chí The economicst về 

triển vọng của thế giới trong đó có Việt Nam 

đến năm 2020. 

Dự báo toàn cầu  

Nghiên cứu này dự đoán cho giai đoạn 

2006 - 2020, GDP toàn cầu sẽ tăng trung 

bình 3,5%, tương tự như một phần tư thế kỷ 

vừa qua. 

Trong khối các nước phát triển, Hoa Kỳ 

vẫn dẫn đầu với mức tăng trưởng khoảng 3% 

mỗi năm, hơn mức 2,1% của 25 nước trong 

EU và chưa đầy 1% của Nhật Bản. 

Nhờ tăng trưởng nhanh ở Trung Quốc 

và ấn Độ, Châu á sẽ chiếm 43% GDP toàn 

cầu, so với 35% năm 2005. 

Tuy nhiên, theo dự báo của Economic 

Intelligence Unit (EIU), còn quá sớm để nói 

đến một thế kỷ Châu á. Nếu tính theo đầu 

người, Trung Quốc và ấn Độ vẫn còn nghèo 

hơn các nước phương Tây, và Châu á sẽ chỉ 

thu hẹp khoảng cách về tài sản, quyền lực 

và ảnh hưởng. 

Dự báo Việt Nam 

Dự đoán tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam sẽ chậm lại từ năm 2011 trở đi, với tỉ lệ 

tăng trưởng trung bình hàng năm là 4,6%, 

thấp hơn Philippines và Thái Lan (4,7%), 

Maiaysia (4,8%) và Indonesia (5%). 

Nếu tính cho thời kỳ 2006-2020, tăng 

trưởng trung bình mỗi năm của Việt Nam có 

thể là 5,4% sự giảm sút tăng trưởng GDP 

mỗi năm này có lẽ cần đặt trong bối cảnh 

chung của thế giới trong 15 năm tới. Theo 

báo cáo, tăng trưởng mỗi năm ở Châu á thời 

kỳ 2006-2020 sẽ là 4,9% và nếu tính cả giai 

đoạn 2006-2020, thì tăng trưởng trung bình 

mỗi năm của Việt Nam sẽ là 5,4%, cao hơn 

mức trung bình khu vực, nhưng thấp hơn 

Trung Quốc (6%), ấn Độ (5,9%) và Pakistan 

(5,5%). Nếu căn cứ và dự báo này, thời kỳ 

2006-2010 sẽ là thời kỳ ''vàng son'' nhất của 

Việt Nam trước khi mức tăng trưởng trở nên 

chậm lại. 

Thời kỳ 2006-2010, Việt Nam được dự 

báo đạt tăng trưởng mỗi năm 7%, cao thứ 

hai sau Trung Quốc và trên ấn Độ (6,6%), 

Indonesia (5,6%), Malaysia (5,3%) và Thái 

Lan (4,5%). 

Dự báo cho 5 năm tới 

Ngoài dự báo cho năm 2020 đã đề cập ở 

trên, EIU còn có bảng dự báo 5 năm (2006-

2010), bao quát nhiều nước trên thế giới. 

Theo dự báo này, GDP của Việt Nam, 

tính theo USD dựa vào tỷ giá hối đoái trên thị 

trường, sẽ là 85,3 tỉ USD vào năm 2010; 

GDP bình quân đầu người là 970 USD. 

Nếu tính GDP theo sức mua tương 

đương (PPP), Việt Nam sẽ đạt 415 tỉ USD 

vào năm 2010; GDP bình quân đầu người là 

4.550 USD. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 

năm 2010 dự đoán đạt 3,4 tỉ USD; nợ nước 

ngoài là 28,1 tỉ USD, chiếm 32,5% GDP. 

Dưới đây là một số dự đoán cho Việt 

Nam, Thái Lan, Maiaysia và Philippines, 

theo dự báo 5 năm của EIU: 

Việt Nam năm 2010 

Tăng trưởng GDP: 7,5% 

FDI: 3,4 tỉ USD 

GDP bình quân đầu người: 970 USD 

T
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GDP bình quân đầu người theo sức 

mua tương đương (PPP): 4.550 USD 

Mức thu ngân sách: 23,8 tỉ USD 

Mức chi ngân sách: 26,6 tỉ USD 

Tổng nợ nước ngoài: 28,1 tỉ USD, chiếm 

32,5% GDP 

Thái Lan năm 2010 

Tăng trưởng GDP: 4,8% 

FDI: 3,5 tỉ USD 

GDP bình quân đầu người: 4.270 USD 

GDP bình quân đầu người theo sức 

mua tương đương (PPP): 11.750 USD 

Mức thu ngân sách: 20,9 tỉ USD 

Mức chi ngân sách: 21,4 tỉ USD 

Tổng nợ nước ngoài: 55,5 tỉ USD, chiếm 

19,5% GDP 

Malaysia năm 2010 

Tăng trưởng GDP: 5,3% 

FDI: 4 tỉ USD 

GDP bình quân đầu người: 5.810 USD 

GDP bình quân đầu người theo PPP: 

14.410 USD 

Mức thu ngân sách: 24,37 tỉ USD 

Mức chi ngân sách: 29,65 tỉ USD 

Tổng nợ nước ngoài: 60,6 tỉ USD, chiếm 

30% GDP 

Philippines năm 2010 

Tăng trưởng GDP: 5,1% 

FDI: 1 tỉ USD 

GDP bình quân đầu người: 1.710 USD 

GDP bình quân đầu người theo PPP: 

5.428 USD 

Mức thu ngân sách: 18,1 tỉ USD 

Mức chi ngân sách: 18 tỉ USD 

Nợ nước ngoài: 53,9 tỉ USD, chiếm 39% 

GDP 

Trần Mạnh Hùng (st) 

Nguồn: http://www.24h.com.vn/ 

Xem xét lại đơn vị thống kê..... (tiếp theo trang 29) 

Trong trường hợp của công ty đa đơn vị cơ 

sở, các sản phẩm chuyển nhượng cho đơn vị 

cơ sở khác được xác định giá trị theo giá trị 

kinh tế hay giá trị thương mại bao gồm cả chi 

phí sản xuất trực tiếp và chi phí gán cho hợp 

lý của tất cả các khoản chi phí khác (bao 

gồm chi phí của trụ sở chính) và lợi nhuận 

(hay thặng dư); 

 Các khoản thu khác.  

Giá trị sản lượng: để nhận được giá 

trị sản lượng, cùng với các doanh thu khác, 

giá trị của hàng gửi bán phải điều chỉnh 

thay đổi tồn kho của thành phẩm và sản 

phẩm dở dang.   

Chi phí vật tư: khoản này bao gồm:  

 Chi phí trực tiếp phải trả cho các loại vật 

tư (nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện, năng lượng 

đã dùng vào sản xuất, gồm cả phí vận tải);  

 Thanh toán cho vật tư do các đơn vị 

cơ sở khác cung cấp, gồm cả phí vận tải. 

Chi phí dịch vụ: khoản này bao gồm:  

 Dịch vụ mua ngoài; 

 Dịch vụ cung cấp bởi các đơn vị cơ sở 

khác trong cùng doanh nghiệp (không tính 

dịch vụ cung cấp bởi các đơn vị phụ thuộc). 

(còn nữa) 

Người dịch: Nguyễn Bích Lâm 


